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ĐỊNH NGHĨA

Lạc nội mạc tử cung (LNMTC) được định nghĩa là sự 

hiện diện của mô giống nội mạc tử cung ở bên ngoài 

tử cung, gây nên một phản ứng viêm mạn tính làm ảnh 

hưởng tổng thể lành mạnh về vật chất và tinh thần của 

bệnh nhân [5].

Do đó, điều trị LNMTC phải được cá thể hóa, dựa trên 

các vấn đề lâm sàng, phải xét đến hiệu quả và tác dụng 

phụ của điều trị trên chất lượng cuộc sống của bệnh 

nhân [5].

CÁC DẠNG LẠC NỘI MẠC 
TỬ CUNG

Mỗi dạng LNMTC có đặc trưng lâm sàng và mức ảnh 

hưởng đến khả năng sinh sản của đối tượng tùy thuộc 

cơ chế bệnh sinh.

Có 2 giả thuyết cơ chế bệnh sinh chính và 4 dạng thức 

lâm sàng khác nhau của LNMTC :

1. Cấy ghép mô nội mạc trào ngược của Simp-

son

 U lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng (endometrioma): 

Tình trạng giả nang do cấy ghép mô LNMTC ở bề mặt 

buồng trứng lành mạnh và ảnh hưởng đến số lượng và 

chất lượng nang noãn còn lại của mô buồng trứng.

 LNMTC ở phúc mạc nông (endometriosis): LNMTC 

gây phản ứng viêm mạn tính ở phúc mạc chậu, thâm 

nhiễm làm tổn thương tế bào, mô xung quanh gây 

dính, co kéo và tạo xơ làm ảnh hưởng cấu trúc và sinh 

lý chức năng vùng chậu (vùng giếng thụ tinh).

2. Thuyết vi tử cung nguyên thủy (Thuyết pri-

mordial micro –uteri: Mullerianosis) [5]

 LNMTC thaâm nhieãm saâu: Thaâm nhieãm saâu (treân 5mm) 

gây tổn thương tế bào và mô lân cận làm rối loạn chức 

năng cơ quan, tổn thương xơ hóa, tổn thương mô thần 

kinh lân cận gây đau.

 Bệnh tuyến cơ tử cung (Adenomyosis)
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Giả thuyết tử cung có 2 nguồn gốc:

 Tử cung cổ (Archimatri): là đơn vị nội mạc-dưới nội 

mạc có nguồn gốc cạnh trung thận.

 Tử cung mới (Meometra): nguồn gốc trung thận

Nội mạc lạc vị có thể được xem như các vi tử cung nguyên 

thủy là vùng tử cung thứ ba ở tại vùng nối nội mạc – cơ tử 

cung, hậu quả là phá vỡ các cấu trúc bình thường tử cung 

và gây hỗn loạn về chức năng của vùng này.

ẢNH HƯỞNG CỦA LNMTC 
ĐẾN HIẾM MUỘN

LNMTC là một tình trạng bệnh lý có liên quan đến hiếm 

muộn nhưng không phải cho tất cả các LNMTC và mối 

liên quan này vẫn chưa được chứng minh rõ ràng, nhưng 

điều chắc chắn là khả năng có thai giảm dần theo mức 

độ nặng của bệnh và tùy thuộc mỗi dạng LNMTC khác 

nhau mà có cơ chế bệnh sinh khác nhau. Có sự tương 

quan nghịch giữa số điểm AFS được đánh giá qua nội 

soi ổ bụng với khả năng có thai cộng dồn.

LNMTC có thể gây hiếm muộn qua nhiều cơ chế: ảnh 

hưởng sinh hóa - thể dịch làm thay đổi môi trường làm 

tổ của trứng thụ tinh, phản ứng viêm mạn làm thay đổi 

cấu trúc vùng chậu, tổn thương cơ học vùng chậu làm 

thay đổi chức năng của giếng thụ tinh và chức năng bắt 

và vận chuyển noãn...

Có mối liên quan giữa LNMTC phúc mạc vừa và nặng 

với hiếm muộn, thông qua viêm dính buồng trứng và 

phần phụ, thay đổi cấu trúc vùng chậu và giếng thụ tinh 

do di chứng LNMTC làm ảnh hưởng đến chức năng bắt 

trứng của ống dẫn trứng và môi trường làm tổ của trứng 

thụ tinh... Tuy nhiên, đối với LNMTC phúc mạc mức độ 

nhẹ - tối thiểu mối tương quan này cũng còn đang bàn 

cãi. Có sự gia tăng tần suất LNMTC ở nhóm hiếm muộn 

so với nhóm không có hiếm muộn. Tỉ lệ có thai cộng dồn 

và thụ thai trong một tháng giảm ở nhóm có LNMTC 

phúc mạc nhẹ - tối thiểu so với phụ nữ cũng được bơm 

tinh trùng có vùng chậu bình thường. Các nghiên cứu 

thử nghiệm lâm sàng cũng cho thấy tỉ lệ thai lâm sàng 

cải thiện sau phẫu thuật làm sạch LNMTC nhẹ - tối 

thiểu. Các thực nghiệm mô hình cho - nhận chất lượng 

nuôi cấy phôi dùng huyết thanh của người có LNMTC 

cũng thấp hơn nhóm không có bệnh.

Ảnh hưởng của u LNMTC buồng trứng trên hiếm muộn 

thông qua thay đổi cấu trúc vùng chậu do dính làm ảnh 

hưởng chức năng ống dẫn trứng và làm tổn hại môi 

trường lành mạnh xung quanh noãn làm ảnh hưởng 

phát triển của noãn.

Ảnh hưởng trên hiếm muộn của lạc tuyến trong cơ tử 

cung vẫn còn chưa rõ ràng có thể do: môi trường cường 

estrogen, với nhiều gốc tự do, đáp ứng với miễn dịch 

bất thường và nhu động nghịch thường của nội mạc tử 

cung được quan sát thấy khi có bất thường ở vùng kết 

nối (vùng tử cung thứ 3) làm ảnh hưởng tới môi trường 

làm tổ của phôi cũng như tần suất thai lạc vị tăng cao. 

Ngày nay đang dần chứng minh vai trò của tế bào gốc 

trong bệnh sinh của adenomyosis, là một bệnh lý liên 

quan đến chấn thương y khoa, tạo lập và biệt hóa. 

Tỉ lệ thai lâm sàng rất thấp khi thực hiện thụ tinh trong 

ống nghiệm (IVF) khi có adenomyosis và cũng có thể 

được tìm thấy bệnh này khi thực hiện tổng soát của 

thất bại làm tổ liên tiếp. Tuy nhiên, các thực nghiệm 

trên mô thức cho-nhận không ủng hộ giả thuyết về ảnh 

hưởng bất lợi của adenomyosis trên làm tổ của trứng 

thụ tinh [5]. 

Adenomyosis là một bệnh lý lệ thuộc estrogen với 2 

đặc tính: có sự gia tăng estrogen tại chỗ liên quan đến 

tính đa hình của gien chi phối men thơm hóa và tăng 

một cách bất thường hoạt động của ổ nội mạc - dưới 

nội mạc lạc vị tại nội mạc tử cung chính vị. Hậu quả là 

tái lập vòng xoắn bệnh lý của adenomyosis thông qua 

tự chấn thương bởi co thắt của đơn vị nội mạc - dưới 

nội mạc.

HƯỚNG TIẾP CẬN BỆNH 
NHÂN HIẾM MUỘN CÓ 
LIÊN QUAN LNMTC
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Bối cảnh lâm sàng mà bệnh nhân có LNMTC và hiếm 

muộn đến với bác sĩ có thể là: khối ở tử cung có thể kết 

hợp khối ở phần phụ, thống kinh, hay phát hiện tình cờ 

qua nội soi chẩn đoán.

Do đó, không có một điều trị chung nào dành cho tất cả 

các dạng LNMTC, mà phải nhắm vào than phiền chính 

của đối tượng và những ảnh hưởng của nó trên người 

bệnh, đồng thời bảo tồn khả năng sinh sản là mong 

muốn chung của đa số phụ nữ có LNMTC.

Điều trị triệt để LNMTC là một thách thức lớn đối với 

các nhà lâm sàng và tái phát là mối lo ngại thường trực, 

làm nhà lâm sàng phải thận trọng quyết định cùng với 

bệnh nhân của họ.

Nhận biết có LNMTC trước khi bắt đầu điều trị rất cần thiết vì 

có thể ảnh hưởng trên: quyết định điều trị, nội dung và đường 

lối điều trị và tham vấn nội dung điều trị cho đối tượng.

Ngoài ra, nhận biết LNMTC trước phẫu thuật giúp phẫu 

thuật viên có thể trao đổi với đối tượng về: có cần thiết 

phải phẫu thuật, mục đích của phẫu thuật để chẩn đoán 

đơn thuần hay điều trị, nội dung của phẫu thuật và mức 

độ can thiệp trong lúc mổ, cuối cùng là khả năng điều 

trị sau phẫu thuật.

Cần nhấn mạnh là khả năng can thiệp của phẫu thuật còn 

hạn chế trong điều trị LNMTC như: làm sạch tổn thương U 

LNMTC, phá hủy tổn thương và khôi phục lại cấu trúc vùng 

chậu nếu là LNMTC phúc mạc nhẹ và tối thiểu. Vai trò 

rất hạn chế đối với LNMTC phúc mạc vừa-nặng, LNMTC 

thâm nhiễm sâu và lạc tuyến trong cơ tử cung.

Khả năng điều trị sau phẫu thuật cũng cần thông báo 

cho đối tượng trước khi tiến hành phẫu thuật: kích thích 

buồng trứng và bơm tinh trùng đối với LNMTC phúc 

mạc nhẹ và tối thiểu hay U LNMTC sau khi đã được 

làm sạch, IVF đối với LNMTC kèm tổn thương ống dẫn 

trứng, giải mẫn cảm dài theo sau là thụ tinh trong ống 

nghiệm  đối với LNMTC phúc mạc vừa-nặng hay lạc 

tuyến trong cơ tử cung.

Trước một trường hợp thất bại IVF hay thất bại làm tổ 

thì việc thực hiện CA-125 có vai trò dự báo rất cao, nhất 

là trên các đối tượng đã từng phẫu thuật LNMTC khả 

năng tái phát là yếu tố tiềm tàng gây thất bại hỗ trợ sinh 

sản mà việc phẫu thuật trở lại để chẩn đoán là không 

cần thiết mà gây tổn hại nhiều cho bệnh nhân.

Điều trị LNMTC nên lựa chọn can thiệp có hiệu quả 

và ít xâm lấn nhất với nguy cơ thấp nhất khi tiến hành 

điều trị, phải dùng mọi phương tiện chẩn đoán LNMTC 

trước khi điều trị. Phải loại trừ một nội soi chỉ với mục 

tiêu chẩn đoán trong thực hành điều trị hiếm muộn vì 

khả năng nguy hại cho bệnh nhân. Ngày nay với tiến bộ 

vượt bậc của hình ảnh học chẩn đoán LNMTC cùng với 

vai trò CA-125 làm thay đổi cục diện chẩn đoán và điều 

trị hướng tới bệnh nhân.

CÁC PHƯƠNG TIỆN CHẨN 
ĐOÁN LNMTC

Nội soi ổ bụng và sinh thiết mô LNMTC làm giải phẫu 

bệnh vẫn là tiêu chuẩn vàng chẩn đoán LNMTC đồng 

thời sẽ quyết định sinh sản hỗ trợ thích hợp sau đó. Tuy 

nhiên, đây là phương pháp xâm lấn và có vai trò nhất định 

trong u LNMTC ở buồng trứng và LNMTC ở phúc mạc 

mức độ nhẹ-tối thiểu, còn đối với LNMTC mức độ nặng, 

thâm nhiễm sâu và bệnh lạc tuyến trong cơ tử cung thì 

dường như không có vai trò can thiệp của nội soi. Do đó, 

cần có một khảo sát ít xâm lấn như xét nghiệm sinh hóa 

hay hình ảnh học thay thế cho một nội soi chỉ với mục 

tiêu chẩn đoán trong các tình huống này.

Tuy nhiên, siêu âm chỉ có giá trị trong chẩn đoán u 

LNMTC ở buồng trứng, nhưng kém giá trị trong chẩn đoán 

các dạng LNMTC khác ở vùng chậu so với nội soi ổ bụng. 

Chụp cộng hưởng từ (MRI) chỉ có giá trị trong chẩn đoán 

các LNMTC sâu và adenomyosis nhưng lại đắt tiền.

Đã có rất nhiều xét nghiệm sinh hóa được sử dụng 

nhằm tiên đoán LNMTC nhưng vẫn chưa có loại nào 

tỏ ra tối ưu, CA-125 được sử dụng trên 20 năm cho 

chẩn đoán nhiều bệnh khác nhau và không có giá trị 
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trong chẩn đoán xác định LNMTC so với nội soi ổ bụng. 

CA-125 là kháng nguyên bề mặt tế bào có nguồn gốc 

từ biểu mô của các cơ quan từ mullerian và màng lót 

trong khoang cơ thể bao gồm kênh cổ tử cung, nội 

mạc tử cung, vòi trứng, phúc mạc, màng phổi và màng 

tim. Bản chất là glycoproteine trọng lượng phân tử cao 

(200.000) được phát hiện bởi kháng thể đơn dòng OC-

125. Nồng độ cao kết hợp với hiện diện nhiều bệnh lý 

phụ khoa lành hay ác tính, CA-125 tăng cao ở tế bào lạc 

vị hơn là tế bào nội mạc chính vị, do đó được ứng dụng 

trong chẩn đoán LNMTC. Các nghiên cứu của Saghar 

cho thấy CA-125 cao có ý nghĩa ở nhóm có LNMTC 

so với nhóm bệnh phụ khoa lành tính khác, đặc biệt 

cao ở nhóm có LNMTC mức độ nặng, cũng như tác 

giả Kurdoglu cho thấy CA-125 tăng theo giai đoạn nặng 

của bệnh. CA-125 lại có giá thành rẻ hơn MRI và không 

xâm lấn như nội soi ổ bụng và có giá trị tiên đoán cao 

trong LNMTC nặng rất có ý nghĩa trước thực hiện thụ 

tinh ống nghiệm và chuyển phôi (IVF-ET) cũng như dự 

báo một phẫu thuật LNMTC khó khăn. Ngày nay, với 

tiến bộ của hình ảnh học chẩn đoán xác lập bản đồ và 

có thể định mức độ nặng của LNMTC thay thế cho nội 

soi chỉ với mục tiêu chẩn đoán. Do đó, các đối tượng 

trên thực hiện CA-125 trước kèm hướng dẫn tiếp theo 

bởi hình ảnh học là hướng đi mới với mục tiêu ít xâm lấn 

và lấy bệnh nhân làm trung tâm.

Vai trò của CA-125 trong chẩn đoán u LNMTC 

ở buồng trứng

CA-125 có độ đặc hiệu và tiên đoán dương rất cao 

trong chẩn đoán u LNMTC buồng trứng qua các điểm 

cắt (bảng 1). Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho 

thấy hình ảnh học có vai trò rất lớn trong chẩn đoán u 

LNMTC buồng trứng, với siêu âm đầu dò âm đạo cho 

thấy độ nhạy là 81% và độ đặc hiệu là 96%, khi kết hợp 

với phổ doppler thì giá trị chẩn đoán còn tăng lên cao 

nhiều so với CA-125. Kết hợp siêu âm doppler với CA-

125 (trên 25 UI/ml) thì khả năng chẩn đoán chính xác 

có u LNMTC buồng trứng lên đến 95,6%.

Vai trò của CA-125 trong chẩn đoán LNMTC ở 

phúc mạc mức độ tối thiểu và nhẹ

So với nội soi ổ bụng, độ nhạy của CA-125 rất thấp ở các 

điểm cắt, do đó khả năng bỏ sót bệnh rất cao, tuy nhiên 

trong tình huống LNMTC mức độ nhẹ này phẫu thuật 

viên có khả năng xử lý tình huống bất ngờ. Các phân tích 

tổng quan ngày nay cho thấy CA-125 ít có vai trò trong 

dự báo LNMTC phúc mạc nhẹ và tối thiểu.

Tuy nhiên, theo tác giả Jo Kitawaki cho thấy CA-125 

dưới mức 20 UI/ml có giá trị tiên đoán âm là 79,4%. Giá 

trị tiên đoán âm cao, cho thấy khi dưới mức điểm cắt 

khả năng không có LNMTC là rất cao. (bảng 2)

Tác giả Độ nhạy Độ đặc hiệu
Giá trị tiên đoán

dương âm

Jo Kitawaki [6]

CA-125 (20UI/ml)

CA-125 (26UI/ml)

CA-125 (30UI/ml)

Aytekin Tokmak [3]

CA-125 (21,38UI/ml)

StefanoGuerri [11]

Siêu âm Doppler

SÂ đầu dò âm đạo

89,4%

82,0%

78,9%

88,1%

90,0%

81,0%

84,2%

91,1%

97,0%

63%

97,0%

96,0%

90,0%

93,6%

97,7%

95,0%

92,0%

83,3%

76,0%

74,2%

95,0%

91,0%

Bảng 1. So sánh giá trị CA-125 và siêu âm trong chẩn đoán u LNMTC:
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Tác giả Độ nhạy Độ đặc hiệu
Giá trị tiên đoán

dương âm

AL O'Shaughnessy

Stage I (35 UI/ml)

Stage II (35 UI/ml)

Jo Kitawaki

CA-125 (30 UI/ml)

CA-125 (26 UI/ml)

CA-125 (20 UI/ml)

A Mihalyi (35UI/ml)

50,0%

62,5%

45,2%

53,2%

64,5%

48,9%

75,0%

75,0%

97,0%

91,1%

84,2%

71,7%

58,3%

66,7%

90,3%

78,6%

71,4%

67,6%

68,2%

71,4%

74,2%

76,0%

79,4%

52,7%

Bảng 2. So sánh giá trị CA-125 trong chẩn đoán LNMTC phúc mạc nhẹ-tối thiểu

Tác giả Độ nhạy Độ đặc hiệu
Giá trị tiên đoán

dương âm

AL O'Shaughnessy

Jo Kitawaki

CA-125 (30 UI/ml)

CA-125 (26 UI/ml)

CA-125 (20 UI/ml)

A Mihalyi

85,7%

44,3%

44,5%

72,7%

96,8%

75,0%

97,0%

91,1%

84,2%

71,1%

54,5%

92,9%

81,6%

80,0%

73,2%

93,8%

66,7%

65,7%

78,0%

96,4%

Bảng 3. So sánh giá trị CA-125 trong chẩn đoán LNMTC phúc mạc vừa-nặng

Vai trò của CA-125 trong chẩn đoán LNMTC ở 

phúc mạc mức độ vừa và nặng

Tác giả Jo Kitawaki cho thấy độ nhạy của CA-125 ở 

mức điểm cắt 20 UI/ml rất cao trong khi độ đặc hiệu và 

tiên đoán dương thấp hơn so với các điểm cắt khác, cho 

thấy khả năng cần can thiệp mạnh là rất lớn chưa phù 

hợp với test chẩn đoán. Tuy nhiên, ngưỡng CA-125 này 

có giá trị tiên đoán âm rất cao, dưới mức này khả năng 

không có LNMTC nặng là lớn.

Còn theo phân tích tổng quan của tác giả AL 

O'Shaughnessy và A Mihalyi cho thấy mức CA-125 

35UI/ml thì khả năng chẩn đoán bệnh là cao,  phù hợp 

với test chẩn đoán của bệnh lý đặc biệt này cần đòi 

hỏi điều trị đặc biệt (giải mẫn cảm kéo dài với GnRH 

agonist trong 3-6 tháng trước IVF-ET). Trong khi kết quả 

nghiên cứu của tác giả Jo Kitawaki cho thấy điểm cắt 

30 UI/ml lại có độ đặc hiệu và tiên đoán dương cao nhất 

trên 90%. Do đó, chọn điểm cắt CA-125 là 30 UI/ml cho 

tiên đoán LNMTC phúc mạc vừa và nặng vì thỏa mãn 

tính giá trị của một test chẩn đoán và đảm bảo tính kinh 

tế cho đối tượng. (bảng 3)

Vai trò của CA-125 trong chẩn đoán lạc tuyến 

trong cơ tử cung

Vẫn còn ít nghiên cứu đánh giá vai trò của CA-125 trong 

chẩn đoán lạc tuyến trong cơ tử cung. Tác giả Jkitawaki 

cho thấy ở điểm cắt 30 UI/ml có độ đặc hiệu và tiên 

đoán dương rất cao cho chẩn đoán lạc tuyến trong cơ 

tử cung, tuy nhiên độ nhạy rất thấp 36%, cho thấy khả 

năng bỏ sót bệnh là cao. 

Ngày nay, sự phát triển của hình ảnh học cho thấy có 

vai trò rất lớn trong chẩn đoán lạc tuyến trong cơ tử 

cung kết hợp với CA-125 huyết thanh đã làm giảm số 

trường hợp nội soi chẩn đoán không cần thiết.(bảng 4)
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ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC

KẾT LUẬN

Đối với u LNMTC buồng trứng

Hình ảnh học có vai trò rất lớn trong chẩn đoán u 

LNMTC buồng trứng nhưng khi kết hợp với CA-125 thì 

khả năng chẩn đoán chính xác bệnh là rất cao.

Đối với LNMTC tối thiểu - nhẹ 

Giá trị tiên đoán âm cao tốt nhất là dưới ngưỡng 20 UI/ml, 

cho biết khả năng không bệnh là cao phù hợp cho các 

đối tượng trước IVF-ET đã từng phẫu thuật vùng chậu, 

lớn tuổi, từ đó có thể loại bỏ một cuộc phẫu thuật không 

cần thiết nhất là trong tình huống chỉ định phân giai 

đoạn bệnh của LNMTC vùng chậu.

Độ nhạy và tiên đoán dương rất thấp cho LNMTC tối 

thiểu-nhẹ không ảnh hưởng nhiều đến chiến lược phẫu 

thuậât vì các phẫu thuật viên có thể ứng phó với tình 

huống này dễ dàng, cũng như không ảnh hưởng nhiều 

trên dự hậu của các chu kỳ IVF-ET.

Đối với LNMTC vùng chậu vừa - nặng

CA-125 ở mức 30 UI/ml có độ đặc hiệu và tiên đoán 

dương cao cho các tổn thương LNMTC phúc mạc vừa-

nặng, rất quan trọng trong định hướng can thiệp nội soi 

vô sinh như hoạch định chiến lược trước phẫu thuật và 

bệnh nhân được thông tin về khả năng điều trị sau mổ. 

Tương tự, nhận biết một LNMTC vừa-nặng bằng hình 

ảnh học ở bệnh nhân chuẩn bị IVF-ET nhất là đã từng 

thất bại với IVF, thất bại làm tổ, đã từng phẫu thuật 

LNMTC, hay hiếm muộn chưa rõ nguyên nhân là rất 

quan trọng vì điều trị sau đó rất chuyên biệt.

Độ nhạy cao tốt ở ngưỡng 35 UI/ml cho chẩn đoán 

LNMTC vừa-nặng, tránh bỏ sót cơ hội chẩn đoán được 

bệnh nhất là các đối tượng mà phẫu thuật trở nên 

nguy hại và không cần thiết như: đã từng phẫu thuật 

LNMTC.

Đối với lạc tuyến trong cơ tử cung

Ở ngưỡng 30 UI/ml cho thấy độ đặc hiệu và tiên đoán 

dương cao nhất và dường như cho thấy có mối liên quan 

tương tự với ngưỡng cắt này cho chẩn đoán LNMTC 

vừa-nặng. Do vậy ở trên ngưỡng cắt này đòi hỏi hình 

ảnh học chuyên sâu (siêu âm màu, MRI) để xác định 

khả năng tồn tại một bệnh lý tiềm tàng gây thất bại IVF 

và thất bại làm tổ.

KIẾN NGHỊ

Cần thực hiện CA-125 thường quy trên các đối tượng 

hiếm muộn trước khi tiến hành phẫu thuật, để tránh các 

tình huống bất ngờ trong phẫu thuật cũng như có thể 

tránh được cuộc mổ không cần thiết và chuẩn bị cuộc 

mổ kỹ càng cho cả bệnh nhân và lựa chọn phẫu thuật 

viên thích hợp.

CA-125 kết hợp với hình ảnh học có thể tránh được 

cuộc mổ không cần thiết nhất là với mục tiêu chẩn đoán 

LNMTC.

Tác giả Độ nhạy Độ đặc hiệu
Giá trị tiên đoán

dương âm

Jkitawaki [6] 

30 UI/ml

26 UI/ml

20 UI/ml

Champaneria [4]

TVS

MRI

36,1%

38,6%

51,9%

72,0%

77,0%

97,0%

91,1%

84,2%

81,0%

89,0%

96,7%

91,2%

88,7%

89,0%

90,0%

38,9%

38,3%

42,3%

68,0%

70,0%

Bảng 4. So sánh giá trị CA-125 trong chẩn đoán lạc tuyến trong cơ tử cung
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Vào ngày 20/11/2010 vừa qua, HOSREM đã 

phối hợp cùng với Bệnh viện Phụ Sản Quốc 

tế Phương Châu tổ chức thành công Hội thảo 

chuyên đề Kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung 

dành cho các đại biểu khu vực đồng bằng sông Cửu 

long. Hội thảo đã thu hút trên 100 đại biểu từ các bệnh 

viện và trung tâm y tế khu vực đồng bằng sông Cửu 

Long tham dự.

Chương trình hội thảo gồm 2 phần chính: Báo cáo hội 

trường và Thực hành. Các đại biểu tham dự phần báo 

cáo Hội trường đã có dịp nghe trình bày và thảo luận về 

các vấn đề chính yếu liên quan đến kỹ thuật bơm tinh 

trùng vào buồng tử cung (IUI) như kích thích buồng trứng 

trong bơm tinh trùng, một số vấn đề lưu ý trong kỹ thuật 

bơm tinh trùng, những yếu tố ảnh hưởng tỷ lệ thành 

công... Hội thảo đã đáp ứng được mục tiêu của các đại 

biểu tham dự, đó là cung cấp thông tin, cập nhật kiến 

thức tin cậy và hữu dụng trên thực hành lâm sàng. 

Phần thực hành của hội thảo có sự tham gia của 25 học 

viên là các bác sĩ, cử nhân sinh học, kỹ thuật viên đang 

công tác tại các bệnh viện ở Thành phố Cần Thơ và một 

số tỉnh lân cận trong khu vực như Trà Vinh, Kiên Giang, 

An Giang... Các học viên chia thành 2 nhóm thực hành 

Kỹ thuật bơm tinh trùng và Kỹ thuật chuẩn bị tinh trùng. 

Với sự tham gia giảng dạy nhiệt tình của đội ngũ giảng 

viên bao gồm các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, học viên hoàn tất  khóa 

học đã có thể nắm vững các nguyên tắc và thực hiện 

đúng, đầy đủ các bước thao tác kỹ thuật. Nhờ phương 

pháp giảng dạy tích cực, trực quan, như thảo luận nhóm, 

cung cấp các video clip thao tác kỹ thuật, dụng cụ thực 

hành đầy đủ cho mỗi học viên, khóa học đã được đánh 

giá rất cao bởi các học viên tham dự.

Để đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh 

nghiệm của nhân viên y tế khu vực đồng bằng sông 

Cửu Long về các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức 

khỏe sinh sản, HOSREM dự kiến sẽ tiếp tục tố chức 

các hội nghị, hội thảo và tập huấn chuyên ngành tại đây 

trong thời gian sắp tới.

Văn phòng HOSREM

Hội thảo và tập huấn Kỹ thuật bơm tinh trùng 
vào buồng tử cung lần III


